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CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

Khái niệm về cam kết gắn bó với 
tổ chức

Theo Paul E. Levy (2009), cam kết với 
tổ chức có thể được định nghĩa như là sức 
mạnh liên quan sự gắn bó của một cá nhân 
với việc tham gia vào một tổ chức cụ thể. 

Meyer và Allen (1990) định nghĩa, 
cam kết gắn bó với tổ chức là một trạng 
thái tâm lý mà biểu thị mối quan hệ của 
nhân viên với tổ chức, liên hệ mật thiết 
đến quyết định để duy trì là thành viên 
trong tổ chức. 

Từ các định nghĩa trên có thể thấy 
rằng cam kết gắn bó là một thái độ trung 
thành, niềm tin của nhân viên với doanh 
nghiệp. Sự cam kết gắn bó có liên quan 
mật thiết đến thái độ của nhân viên. Khi 
nhân viên gắn kết với tổ chức, thì họ sẽ 
nỗ lực tối đa cho công việc của tổ chức. 

GIỚI THIỆU

Nhân viên là tài sản quý giá nhất của công ty. Quản 
lý nhân sự rõ ràng là vấn đề trung tâm của mọi doanh 
nghiệp ở mọi thời đại, đặc biệt khi nền kinh tế đang ở 
trong giai đoạn đầy biến động, cạnh tranh gay gắt và 
khốc liệt như ngày nay, quản lý nhân sự càng cần được 
quan tâm hơn bao giờ hết.

Vietcombank là một ngân hàng điển hình tại Việt 
Nam với quy mô vốn lớn, số lượng nhân viên ở mức 
trên 7.000 người và số lượng điểm giao dịch hơn 300 
điểm trên toàn quốc. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, 
số lượng nhân viên tại Vietcombank có xu hướng nghỉ 
việc rất nhiều, đây là một sức ép và là mối lo ngại vô 
cùng to lớn đối với ban lãnh đạo Ngân hàng. Doanh 
nghiệp nếu biết được những yếu tố nào tác động đến 
sự trung thành, gắn bó với tổ chức của nhân viên sẽ 
giúp cho nhà quản trị làm tốt hơn công tác quản trị 
nguồn nhân lực. Vì vậy, việc nghiên cứu các yếu tố 
ảnh hưởng đến cam kết gắn bó của nhân viên với tổ 
chức tại Viecombank - Chi nhánh Huế là rất cần thiết. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự cam kết 
gắn bó của nhân viên với tổ chức 
tại Vietcombank - Chi nhánh Huế

NGUYỄN LÊ HIỆP*

TRẦN HẠNH LỢI**

Tóm tắt
Nghiên cứu này đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ 
chức tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) 
bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA). Kết quả nghiên cứu cho thấy, yếu tố 
Đặc điểm tính cách cá nhân có ảnh hưởng tích cực và lớn nhất đến Cam kết gắn bó của nhân 
viên; tiếp đến là: Sự hỗ trợ dành cho gia đình; Cán bộ quản lý trực tiếp; Cơ hội phát triển nghề 
nghiệp; Phần thưởng của tổ chức và cuối cùng là Điều kiện làm việc. Dựa trên kết quả nghiên 
cứu, một số giải pháp đã được đề xuất nhằm góp phần nâng cao sự cam kết gắn bó của nhân 
viên tại Vietcombank - Chi nhánh Huế. 

Từ khóa: cam kết gắn bó với tổ chức, EFA, Vietcombank - Chi nhánh Huế

Summary
By exploratory factor analysis (EFA) method, this study evaluates factors affecting the 
commitment of employees to the organization - the case study of Joint Stock Commercial 
Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank). The result indicates that Personal 
characteristics is the most positive and influential factor, followed by Support for employee’s 
family, Direct manager, Promotion opportunity, Prize, Working conditions, respectively. 
From this finding, solutions are proposed to improve the commitment of employees to 
Vietcombank - Hue branch.

Keywords: commitment of employees to the organization, EFA, Vietcombank - Hue branch

*, **, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế  |  Email: nlhiep@hce.edu.vn
Ngày nhận bài: 21/12/2022; Ngày phản biện: 10/01/2023; Ngày duyệt đăng: 16/01/2023
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Grondoldt (2006) đã chỉ ra mối tương quan thuận giữa 
cơ hội phát triển nghề nghiệp và sự gắn bó với tổ chức. 
Do đó, nghiên cứu xây dựng giả thuyết và thang đo về 
cơ hội phát triển như sau:

H3: Cơ hội đào tạo và thăng tiến có ảnh hưởng đến 
Cam kết gắn bó với Vietcombank - Chi nhánh Huế.

Mối quan hệ giữa Sự hỗ trợ dành cho gia đình và 
Cam kết gắn bó

Nhân viên có sự hài lòng trong cuộc sống gia đình 
sẽ dẫn đến hiệu quả làm việc cao hơn. Tổ chức cung 
cấp các mức hỗ trợ cao hơn cho nhân viên để giúp họ 
thể hiện được sự trách nhiệm trong gia đình của họ, 

Giả thuyết nghiên cứu 
Tổng quan nghiên cứu trong và ngoài 

nước đã giúp nhóm tác giả đưa ra các giả 
thuyết về yếu tố ảnh hưởng đến cam kết 
gắn bó của nhân viên với tổ chức như sau: 

Mối quan hệ giữa Phần thưởng của 
tổ chức và Cam kết gắn bó

Landsman (2008) đã định nghĩa, 
phần thưởng của tổ chức là tất cả những 
lợi ích về tài chính và phi tài chính mà 
nhân viên nhận được từ tổ chức họ đang 
làm việc. 

Theo Danish và Usman (2010), phần 
thưởng có mối quan hệ với sự hài lòng 
với công việc, tạo động lực để nhân viên 
làm việc và gắn bó với tổ chức. Một số 
nghiên cứu trong nước cũng cho thấy, 
lương và thưởng làm tăng sự hài lòng với 
công việc và dẫn tới tăng sự cam kết gắn 
bó với tổ chức. Vì vậy, nghiên cứu đưa ra 
giả thuyết:

H1: Phần thưởng của tổ chức có 
ảnh hưởng đến Cam kết gắn bó với 
Vietcombank - Chi nhánh Huế.

Mối quan hệ giữa Cán bộ quản lý 
trực tiếp và Cam kết gắn bó

Theo Eisenberger (1997), nhân viên 
cảm thấy rằng sự hỗ trợ kịp thời mà họ 
nhận được từ cấp quản lý cũng chính là 
sự hỗ trợ mà tổ chức dành cho họ. Nghiên 
cứu của Kahn (1990), Saks (2006), đã 
chỉ ra rằng, khi cấp quản lý trực tiếp giữ 
quan hệ tốt với nhân viên sẽ làm nhân 
viên cảm thấy an toàn, ủng hộ và tin 
tưởng vào lãnh đạo và từ đó nhân viên sẽ 
nỗ lực trong công việc và gắn kết với tổ 
chức. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Kim 
Ánh và cộng sự (2018) cũng phát hiện 
ra mối quan hệ thuận chiều giữa quản lý 
trực tiếp và sự gắn bó của nhân viên với 
tổ chức. Từ đó, giả thuyết được đưa ra 
như sau:

H2: Cán bộ quản lý trực tiếp có 
ảnh hưởng đến Cam kết gắn bó với 
Vietcombank - Chi nhánh Huế.

Mối quan hệ giữa Cơ hội phát triển 
nghề nghiệp và Cam kết gắn bó

Herzberg và cộng sự (1959) đã xếp 
cơ hội thăng tiến thuộc về nhu cầu tự 
khẳng định của nhân viên và là một 
trong những động lực quan trọng giúp 
nhân viên tích cực tham gia vào tổ chức 
và có sự cam kết gắn bó hơn với tổ chức. 

Mối tương quan thuận giữa cơ hội 
phát triển nghề nghiệp và sự gắn bó 
với tổ chức đã được khẳng định trong 
nhiều nghiên cứu thực nghiệm ở trong và 
ngoài nước, điển hình là Martensen và 

HÌNH: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT

Nguồn: Đề xuất của nhóm tác giả 

BẢNG 1: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG THANG ĐO
BẰNG HỆ SỐ CRONBACH ALPHA

Thang đo Biến quan sát 
đặc trưng

Cronbach’s 
Alpha

Phần thưởng (PT) PT1, PT2, PT3, PT4 0,792

Cán bộ quản lý trực tiếp 
(CBQL)

CBQL 1, CBQL2, CBQL3, 
CBQL4, CBQL5 0,850

Cơ hội phát triển nghề 
nghiệp (CHPT)

CHPT1, CHPT2, 
CHPT3, CHPT3, 
CHPT4, CHPT5

0,825

Sự hỗ trợ cho gia đình (HT) HT1, HT2, HT3, HT4 0,807

Điều kiện làm việc 
(DKLV)

DKLV1, DKLV2, 
DKLV3, DKLV4 0,822

Đặc điểm tính cách nhân 
viên (TC)

TC1, TC2, TC3, TC4, 
TC5, TC6 0,887

Cam kết gắn bó với tổ 
chức (CKGB)

CKGB1, CKGB2, 
CKGB3, CKGB4, 
CKGB5, CKGB6

0,825

BẢNG 2: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH KMO VÀ BARTLETT’S TEST

Thang đo KMO 0,841

Kiểm định Bartlett
(Bartlett’s Test of Sphericity)

Giaù trò χ2 (Approx. 
Chi-Square) 2695,924

Bậc tự do (df) 378

Mức ý nghĩa (Sig.) 0,000

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu điều tra với SPSS
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thì nhân viên sẽ cảm thấy tổ chức đang 
rất quan tâm đến nhu cầu, cũng như đời 
sống riêng tư của họ (Allen, 2001). Sự hỗ 
trợ từ tổ chức dành cho nhân viên sẽ được 
nhân viên đáp lại. Những lợi ích mà nhân 
viên nhận được cho gia đình họ sẽ làm 
tăng sự cam kết gắn bó với tổ chức của 
nhân viên (Saks, 2006). Do đó, nghiên 
cứu đưa ra giả thuyết sau: 

H4: Sự hỗ trợ dành cho gia đình có 
ảnh hưởng đến Cam kết gắn bó với 
Vietcombank - Chi nhánh Huế.

Mối quan hệ giữa Điều kiện làm việc 
và Cam kết gắn bó

Theo Meltz (1989), sự an toàn trong 
công việc có nghĩa là việc một nhân viên 
có thời gian làm việc lâu năm tại tổ chức, 
có thâm niên công tác dài sẽ không sợ 
bị mất đi những quyền lợi như quyền lợi 
về thâm niên, hưu trí, giảm lương. Theo 
Herzberg (1966), an toàn trong công 
việc được định nghĩa là mức độ ổn định 
của việc làm dành cho nhân viên của tổ 
chức. Do vậy, nghiên cứu đề xuất giả 
thuyết và thang đo cho yếu tố điều kiện 
làm việc như sau:

H5: Điều kiện làm việc có ảnh hưởng 
đến Cam kết gắn bó với Vietcombank  - 
Chi nhánh Huế.

Mối quan hệ giữa Đặc điểm tính 
cách nhân viên và Cam kết gắn bó

Theo Jabari và cộng sự (2012), bản 
thân mỗi cá nhân sẽ tồn tại 5 tính cách 
chính: tính hướng ngoại, tính tận tâm, 
tính dễ chịu, tính ổn định tâm lý, tính sẵn 
sàng trải nghiệm (và các tính cách ngược 
lại). Young và cộng sự (2018) cũng đồng 
quan điểm về mối tương quan giữa tính 
cánh của nhân viên và sự gắn kết của họ 
với tổ chức. Từ đó, giả thuyết được đề 
xuất như sau: 

H6: Tính cách của nhân viên có 
ảnh hưởng đến Cam kết gắn bó với 
Vietcombank - Chi nhánh Huế.

Mô hình nghiên cứu
Trên cơ sở mô hình nghiên cứu của 

Meyer và Allen (1991) cùng các nghiên 
cứu trước đây kết hợp với kết quả điều 
tra định tính về tình hình thực tế tại 
Vietcombank - Chi nhánh Huế, nhóm tác 
giả đề xuất mô hình nghiên cứu như Hình.

Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp phân tích chủ yếu trong 

nghiên cứu là phương pháp phân tích 
nhân tố khám phá (EFA). Để đảm bảo 
độ tin cậy, nghiên cứu tiến hành khảo 
sát 170 mẫu. Sau khi kiểm tra, chọn lọc 
không loại bỏ phiếu nào, nhóm tác giả 

BẢNG 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA CHO CÁC THÀNH PHẦN CÁC YẾU TỐ 
ẢNH HƯỞNG ĐẾN CAM KẾT GẮN BÓ

Biến quan sát
Nhóm yếu tố

1 2 3 4 5 6
TC6 0,878

TC4 0,867

TC5 0,812

TC3 0,807

TC2 0,669

TC1 0,562

CBQL5 0,828

CBQL4 0,763

CBQL2 0,745

CBQL3 0,731

CBQL1 0,535

CHPT2 0,839

CHPT4 0,807

CHPT3 0,706

CHPT1 0,561

CHPT5 0,555

DKLV3 0,844

DKLV4 0,795

DKLV2 0,704

DKLV1 0,617

PT2 0,826

PT4 0,816

PT3 0,597

PT1 0,570

HT1 0,702

HT2 0,692

HT3 0,608

HT4 0,546

Hệ số Eigenvalue 8,826 3,055 2,267 1,762 1,431 1,102

Phương sai trích (%) 31,520 10,911 8,096 6,292 5,112 3,936

Phương sai tích lũy (%) 31,520 42,431 50,527 56,819 61,931 65,866

BẢNG 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA CHO CAM KẾT GẮN BÓ

Biến quan sát Hệ số tải nhân tố

CKGB4 0,831

CKGB 2 0,787

CKGB 3 0,760

CKGB1 0,728

CKGB5 0,684

CKGB6 0,604

Giá trị Eigenvalue 3,250

Phương sai trích (%) 54,127

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu điều tra với SPSS
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và có mối tương quan thuận với cam kết gắn bó với 
tổ chức. Cụ thể, khi PT thay đổi 1 đơn vị, thì làm cho 
CKGB thay đổi cùng chiều 0,151 đơn vị, với điều kiện 
các yếu tố khác không thay đổi; CBQL thay đổi 1 đơn 
vị, thì sẽ làm CKGB thay đổi cùng chiều 0,164 đơn vị 
và tương tự đối với các yếu tố còn lại (với điều kiện các 
yếu tố khác không đổi).

KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

Kết luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ quan trọng 

của các nhân tố ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. Cụ thể, 
yếu tố Đặc điểm tính cách cá nhân có tác động lớn 
nhất (0,341); tiếp đến là: Sự hỗ trợ dành cho gia đình 
(0,207); Cán bộ quản lý trực tiếp (0,189); Cơ hội phát 
triển nghề nghiệp (0,154); Phần thưởng của tổ chức 
(0,153) và Điều kiện làm việc (0,143).

Hàm ý chính sách 
Dựa vào kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng 

đến cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức ở 
Vietcombank - Chi nhánh Huế, nhóm tác giả khuyến 
nghị một số giải pháp như sau:

Đối với yếu tố Tính cách cá nhân, tổ chức cần 
quan tâm hơn đối với đặc điểm của từng nhân viên 
thông qua quan sát và tiếp xúc với nhân viên để hiểu 
về tính cách của cá nhân nhân viên. Trên cơ sở đó để 
đánh giá sự phù hợp của nhân viên với công việc, dự 
báo xu hướng về sự cam kết gắn bó với tổ chức, cũng 
như tìm ra phương pháp tạo động lực để nâng cao cam 
kết gắn bó của nhân viên.  

đã sử dụng thông tin từ 170 mẫu điều tra 
để phân tích. Thời gian tiến hành khảo 
sát là từ tháng 3 đến tháng 5/2021.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN

Kiểm định chất lượng thang đó 
bằng hệ số Cronbach’s Alpha

Kết quả kiểm định chất lượng thang 
đo (Bảng 1) cho thấy, hệ số Cronbach’s 
Alpha của 7 nhóm yếu tố đều > 0,6. Như 
vậy, hệ thống thang đo được xây dựng 
cho 6 nhóm biến độc lập với 28 biến 
thành phần và 1 nhóm biến phụ thuộc 
với 6 biến thành phần có chất lượng tốt. 

Kết quả phân tích EFA
Kết quả trình bày ở Bảng 2 cho thấy, 

hệ số KMO = 0,841, thỏa mãn điều kiện 
giá trị KMO nằm trong khoảng từ 0,5 
đến 1. Bên cạnh đó, kết quả kiểm định 
Bartlett có mức ý nghĩa thống kê với 
Sig. = 0,000. Như vậy, các biến quan sát 
có tương quan với nhau. 

Áp dụng phương pháp EFA với phép 
xoay Varimax, nghiên cứu rút trích ra 
được 6 nhóm yếu tố từ tập hợp 28 biến 
quan sát của các yếu tố được giả thuyết 
rằng, ảnh hưởng đến Cam kết gắn bó 
với tổ chức tại Chi nhánh thỏa mãn điều 
kiện giá trị Eigenvalue > 1. 

Tổng phương sai trích của 6 nhân tố 
là 65,8%, nghĩa là 6 yếu tố được rút trích 
này có thể giải thích được 65,8% sự biến 
thiên của 28 biến quan sát ban đầu.

Ngoài ra, kết quả phân tích cho thấy, 
6 biến quan sát được gom thành 1 yếu 
tố với phương sai trích là 54,1% và 
Eigenvalue là 3,3. Yếu tố này mã hóa là 
CLDV. Kết quả thể hiện ở Bảng 4.

Phân tích hồi quy đa biến
Kết quả phân tích hồi quy ở Bảng 5 

cho thấy, kiểm định F của mô hình hồi 
quy có ý nghĩa ở mức 99%. Như vậy, mô 
hình hồi quy với các biến độc lập phù 
hợp hơn với tập dữ liệu so với mô hình 
không có các biến độc lập này. Hệ số R2 
điều chỉnh cho thấy, 69,8% sự biến thiên 
của CKGB được giải thích bởi các yếu tố 
trong mô hình. Hệ số Durbin - Watson 
là 1,8 chứng tỏ mô hình không có hiện 
tượng tự tương quan. Bên cạnh đó, các hệ 
số phóng đại phương sai (VIF) của các 
biến trong mô hình nhỏ hơn nhiều so với 
10, nên có thể kết luận, mô hình không 
có hiện tượng đa cộng tuyến. 

Số liệu trình bày ở Bảng 5 cũng cho 
thấy, tất cả 6 yếu tố trong mô hình đều 
có ý nghĩa thống kê (mức ý nghĩa 99%) 

BẢNG 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN

Mô hình
Hệ số hồi quy 

chưa chuẩn hóa
Hệ số hồi quy 

chuẩn hóa Hệ số 
phóng đại

(VIF)
Sig.

B Độ lệch chuẩn Beta

(Hằng số) 0,355 0,242 0,145

PT 0,151 0,053 0,153 1,557 0,005

CBQL 0,164 0,047 0,189 1,564 0,001

CHPT 0,128 0,046 0,154 1,636 0,006

HT 0,165 0,048 0,207 2,001 0,001

DKLV 0,123 0,047 0,143 1,599 0,010

TC 0,385 0,054 0,341 1,250 0,000

Biến số phụ thuộc CKGB - Cam kết gắn bó

Hệ số F 62,875*

Hệ số R2 0,836

Hệ số R2 hiệu chỉnh 0,698

Kiểm định Durbin - Watson 1,832

Dung lượng mẫu khảo sát 170

Ghi chú: * Có ý nghĩa thống kê ở mức 99%.
Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu điều tra với SPSS
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lộ trình thăng tiến công khai, minh bạch 
và dễ hiểu. Ngân hàng cần phải chứng 
minh cho toàn thể nhân viên thấy những 
người có năng lực và nỗ lực trong công 
việc sẽ được tạo điều kiện để thăng tiến.

Đối với yếu tố Phần thưởng của tổ 
chức, việc triển khai lương, thưởng phải 
được thực hiện một cách công khai, minh 
bạch và công bằng trong việc phân phối 
phần thưởng để nhân viên thấy được 
rằng, những đóng góp của họ cho sự phát 
triển của ngân hàng dù là ít hay nhiều 
cũng được ghi nhận và khen thưởng.

Đối với yếu tố Điều kiện làm việc, 
Ngân hàng nên tạo điều kiện cho nhân 
viên làm việc một cách chủ động, không 
quá đặt nặng quy trình, quy định đối với 
những công việc không yêu cầu tính kỷ 
luật cao, cho nhân viên được tự do giao 
tiếp, tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ công 
việc và chủ động thực hiện công việc.

Đối với yếu tố Sự hỗ trợ dành cho gia đình, tổ 
chức cần duy trì và phát huy hơn nữa sự quan tâm đối 
với nhân viên và gia đình giúp nhân viên có thể dung 
hòa được công việc và cuộc sống đồng thời có thể vừa 
thực hiện tốt công việc ở tổ chức vừa đảm đương trách 
nhiệm trong gia đình

Đối với yếu tố Cán bộ quản lý, tổ chức cần tạo 
điều kiện để nhân viên trải qua những thách thức 
trong công việc cùng với lãnh đạo. Ngoài ra, Ngân 
hàng cần phát huy hơn nữa chuỗi các quy tắc giao tiếp, 
tăng mức độ giao tiếp trong tổ chức giữa các bộ phận, 
phòng, ban; chia sẻ những thông tin liên quan đến hoạt 
động đến từng bộ phận, phòng, ban cũng như các cấp 
nhân viên, khuyến khích nhân viên trao đổi, học hỏi 
lẫn nhau.

Đối với yếu tố Cơ hội phát triển thăng tiến, Ngân 
hàng cần truyền đạt rõ ràng về những gì mà mình mong 
đợi ở nhân viên, giá trị và quan điểm của Ngân hàng 
về vấn đề cơ hội phát triển nghề nghiệp là gì và định 
nghĩa sự thành công và mong muốn thành quả đóng 
góp của nhân viên thế nào thông qua những cơ chế và 
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